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người nghèo gia tăng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế 
tại bệnh viện huyện. Về chi cho điều trị, số liệu tại 
bảng sau cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2010, chi 
phí bình quân một đợt điều trị nội trú hoặc ngoại trú 
cho người nghèo đều tăng lên tại các tuyến so với 
cùng kỳ năm 2009. Số liệu chi bình quân cho thấy 
mức chi hiện nay tại bệnh viện tuyến huyện còn thấp 
nên chưa gây áp lực lên chi tiêu của hộ nghèo khi nội 
trú tại bệnh viện huyện. Các thảo luận nhóm với cán 
bộ y tế trong khảo sát cho biết không có bằng chứng 
cho thấy giảm tiếp cận do người nghèo phải đồng chi 
trả 5%, mà việc giảm tiếp cận của người nghèo chủ 
yếu do nhiều nguyên nhân khác, thí dụ do phát thẻ 
BHYT chậm vào đầu năm, còn chi phí đồng chi trả 
5% thì ‘chỉ có người rất nghèo mới không chi trả 
được’. Tuy nhiên, nếu chi phí điều trị tại tuyến huyện 
tiếp tục gia tăng thì người nghèo sẽ phải chi nhiều 
hơn cho đồng chi trả, và tình trạng này có thể trở 
thành nguy cơ hạn chế khả năng tiếp cận của người 
nghèo tới cơ sở y tế trong tương lai.  

Bảng 2. Chi bình quân một lượt KCB của người có 
thẻ BHYT cho người nghèo tại tuyến huyện và tỉnh, 
chung 6 tỉnh giai đoạn 2009-2010. 

Tuyến huyện Tuyến tỉnh  Nội trú Ngoại trú Nội trú Ngoại trú Đa tuyến 

2009 392,222 58,728 1,583,624 242,211 2,185,828 
2010 449,655 80,174 1,681,277 387,215 2,437,914 

Chênh 
lệch 2010-

2009 
+57,432 +21,446 +97,653 +145,005 +252,087 

Chi phí bình quân một lượt KCB tại tuyến tỉnh và 
đa tuyến cao hơn hẳn tuyến huyện một lần nữa khẳng 
định rằng nếu người dân, đặc biệt là người nghèo, sử 
dụng dịch vụ tại tuyến huyện nhiều hơn thay vì tại 
tuyến tỉnh sẽ giúp giảm chi phí CSSK của hộ gia đình 
nói riêng và xã hội nói chung. Muốn vậy người dân 
cần được tiếp cận y tế cơ sở một cách thuận lợi để có 
thể điều trị bệnh ngay khi mới phát sinh, tránh phải 
lên tuyến trên vì khi đi khám thì bệnh đã quá nặng.  

Vì mệnh giá thẻ của người nghèo luôn ở mức thấp 
nhất so với các nhóm có thẻ BHYT khác nên đã có lo 
ngại về chất lượng KCB cho người có thẻ BHYT người 
nghèo. Bảng 5 sẽ giúp chúng ta so sánh chi phí bình 
quân một lượt nội trú của người nghèo so với nhóm có 
thẻ BHYT còn lại và nhóm trả viện phí trực tiếp:  

Bảng 3. Chi phí bình quân một lượt của người có 
thẻ BHYT cho người nghèo 2009-2010, tại 6 tỉnh. 

Đối tượng BHYT mã 
HN 

BHYT 
còn lại 

Trả trực 
tiếp 

Nội trú 392,222 419,749 371,285 Tuyến 
huyện Ngoại trú 58,728 64,762 54,161 

2009 

Tuyến Nội trú 1,583,624 1,591,495 1,700,271 

tỉnh Ngoại trú 242,211 220,557 344,696 
Nội trú 449,655 308,359 360,495 Tuyến 

huyện Ngoại trú 80,174 89,350 104,421 
Nội trú 1,681,277 1,676,028 1,753,345 2010 Tuyến 

tỉnh Ngoại trú 387,215 314,015 373,256 
Bảng trên cho thấy so với các nhóm có thẻ BHYT 

mã HN (cho hộ nghèo) có chi phí bình quân một lượt 
nội trú thấp hơn nhóm có các loại thẻ BHYT còn lại 
trong năm 2009 và cao hơn trong năm 2010, tuy 
nhiên sự khác biệt không đáng kể. Nếu so với nhóm 
chi trả trực tiếp thì tại tuyến huyện, trong cả hai năm 
2009 và 2010, hai nhóm có thẻ BHYT thậm chí có 
mức chi khá hơn, trừ chi cho ngoại trú trong năm 
2010. Mặc dù vậy, tại tuyến tỉnh, sự khác biệt rõ ràng 
hơn có thể nhận thấy giữa chi tiêu cho cả nội trú và 
ngoại trú, nơi nhóm chi trả trực tiếp có mức chi cao 
hơn hai nhóm có thẻ BHYT còn lại , trừ chi cho ngoại 
trú tại tuyến tỉnh.  

KẾT LUẬN 
Như vậy, các phân tích trên đã cho thấy phí đồng 

chi trả 5% không phải là một cản trở cho việc sử dụng 
dịch vụ KCB tại bệnh viện huyện vì mức chi cho KCB ở 
tuyến huyện còn thấp, nhưng phí này có thể gây khó 
khăn cho người nghèo tại tuyến tỉnh. Một điểm nữa là 
chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo mà BHYT 
chi trả không bị ảnh hưởng (giảm đi hoặc quá thấp hơn 
so với các nhóm có thẻ BHYT khác) do thực hiện Luật 
BHYT. Ngoài ra mặc dù có những phản ảnh rằng thực 
hiện Luật BHYT khiến tỉ lệ sử dụng dịch vụ của các đối 
tượng có thẻ BHYT tại tuyến tỉnh giảm đi và gia tăng tại 
tuyến huyện, tình trạng này không xảy ra đối với nhóm 
có thẻ BHYT cho người nghèo tại hầu hết các tỉnh 
trong khảo sát. Do vậy cần có các biện pháp để giúp 
người nghèo nhận thức được lợi ích của tiếp cận y tế cơ 
sở và tăng cường tiếp cận y tế cơ sở hơn.  
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Đau thắt lưng là bệnh có tỷ lệ cao trong nhóm các 
bệnh khớp, với mục đích tìm hiểu thực trạng tỷ lệ đau 
thắt lưng của công nhân nhà máy Luyện thép lưu x  ̧
Thái Nguyên, chúng tôi tiến hành điều tra cắt ngang ở 
615 công nhân. Kết quả tỷ lệ đau thắt lưng là 195/615 
trường hợp, chiếm 31,71%. Có 12,82% các trường hợp 
đau cấp tính, còn lại là đau mạn tính, hầu hết các 
trường hợp đau mức trung bình (73,33%), tỷ lệ các biến 
chứng như chèn ép thần kinh, thay đổi độ cong sinh lý 
cột sống, teo cơ có tỷ lệ không nhỏ đòi hỏi cần thực 
hiện các biện pháp điều trị và điều trị dự phòng cho 
công nhân.  

Từ khóa: đau thắt lưng, công nhân.  
SUMMARY 
Waist pain is highly prevalent among joint diseases. 

In a bid to get to know about the current state of 
workers at the Thai Nguyen's Luu Xa Steel Mill who 
are suffering waist pain, we have conducted a cross-
section study on 615 workers. Results have shown that 
195 out of the 615 workers suffer waist pain, 
accounting for 31.71%. 12.82% of the cases are acute 
pain. The remaining are chronic cases. Most of the 
cases report an medium level of pain. Complications 
are many, including nerval compression, changes in 
the physiological curve of the spine, and muscle 
astrophy that require proper treatment and preventive 
care for the workers.  

Keywords: Waist pain, worker. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đau thắt lưng là một bệnh lý của vùng cột sống thắt 

lưng, có giới hạn phía trên là bờ dưới xương sườn 12, 
hai bên là hai khối cơ thẳng lưng và phía dưới là bờ trên 
hai gai chậu sau. Hội chứng này gây hạn chế vận 
động, kèm các điểm đau vùng thắt lưng.[1] 

Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đau thắt lưng (ĐTL) 
tương đối cao, có tới 60 – 90% dân số trong cuộc đời 
đã từng ĐTL, có khoảng 50% số người ở độ tuổi lao 
động bị ĐTL hàng năm [3], tỷ lệ ĐTL điều tra tại một 
thời điểm giao động từ 12 – 30%. Theo số liệu của tổ 
chức y tế thề giới ĐTL là nguyên nhân thường gặp gây 
tình trạng ốm đau và mất sức lao động ở người dưới 45 
tuổi. Nhà máy Luyện thép Lưu xá thuộc cống ty Gang 
thép Thái Nguyên là nhà máy có lực lượng lao động 
lớn, công việc nặng nhọc ảnh hưởng nhiều đến các 
khớp, đặc biệt với cột sống thắt lưng. Do vậy, việc điều 
tra tỷ lệ đau thắt lưng là rất cần thiết, từ yêu cầu thực 
tiễn trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: 
Mô tả thực trạng đau thắt lưng ở công nhân nhà máy 
Luyện thép Lưu Xá, Công ty Gang thép Thái Nguyên. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ công nhân của 

nhà máy với 615 người, trong đó có 472 nam công 
nhân (76,75%), 143 nữ công nhân(23,25%) 

2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô 

tả, thiết kế điều tra cắt ngang  
KẾT QUẢ 
Tỷ lệ mắc bệnh đau thắt lưng 195/615 trường hợp, 

chiếm 31,71% tổng số. 

Bảng 1: Thời gian mắc bệnh 
Tỷ lệ 

Thời gian 
 
n 

 
% 

≤ 1 năm 25 12,82 
> 1 năm 170 87,18 

Tổng 195 100,0 
Nhận xét: Chỉ có 12,82% các trường hợp bị bệnh 

cấp tính, 87,18% các trường hợp bị bệnh mạn tính,  
Bảng 2: Mức độ đau 

Tỷ lệ 
Mức độ n % 

Không đau 0 0 
Đau rất nhẹ 42 21,54 

Đau vừa phải 143 73,33 
Đau trầm trọng 10 5,13 

Đau không thể chịu nổi 0 0 
Tổng 195 100,0 

Nhận xét: 73,33% đau mức độ trung bình, 5,13% 
các trường hợp đau nhiều, không có trường hợp nào 
đau không thể chịu nổi. 

Bảng 3: Tỷ lệ mắc bệnh theo đơn vị sản xuất 
Phân xưởng 

Giới 
Công 
nghệ Cơ Điện Nguyên 

Liệu 
Đơn vị 
khác Tổng 

n 82 33 28 52 195 
% 42,05 16,92 14,36 26,67 100,0 

Nhận xét: Phân xưởng Công nghệ có tỷ lệ ĐTL cao 
nhất, chiếm 42,05% tổng số. 

Bảng 4: Tỷ lệ có biến chứng 
Có biến chứng Không biến chứng Tổng Tỷ lệ  

Biến chứng n % n % n % 
Chèn ép thần kinh 12  6,15 183 93,85 195 100,0 
Thay đổi độ cong 
sinh lý cột sống  

125 64,10 32 35,90 195 100,0 

Teo cơ 5 2,56 190 97,44 195 100,0 
Nhận xét: Biến chứng chèn ép thần kinh là 6,15%, 

thay đổi độ cong sinh lý cột sống 64,1%, 2,56% các 
trường hợp có teo cơ. 

BÀN LUẬN 
Tỷ lệ mắc bệnh 31,71% tổng số, kết quả này tương 

tự kết quả nghiên cứu của một số tác giả khác như 
Dương Thế Vinh tỷ lệ ĐTL của công nhân hái chè nông 
trường Thanh Ba Phú Thọ là 40,3% [4], Lê Thế Biểu tỷ 
lệ ĐTL ở một số đối tượng lao động và đơn vị quân đội 
thuộc tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh 27,29% [2]. Tỷ lệ 
mắc bệnh cấp tính chỉ chiếm 12,82%, còn lại là tỷ lệ 
mắc bệnh mạn tính, điều đó cho thấy mức độ ảnh 
hưởng đến sức khoẻ, tinh thần và sức lao động của 
công nhân như thế nào. Có 73,33% đau mức độ trung 
bình chính vì vậy mà người công nhân vẫn cố gắng 
chịu đựng để đi làm, tuy nhiên ngày công đủ nhưng 
chắc chắn năng xuất và chất lượng làm việc sẽ bị ảnh 
hưởng. Bệnh gặp ở tất cả các đơn vị sản xuất, nhưng tỷ 
lệ cao ở nơi có cường độ lao động nặng như phân 
xưởng Công Nghệ, rõ ràng có mối liên quan giữa đặc 
điểm công việc và tỷ lệ mắc bệnh, tuy nhiên, có thật sự 
do nghề nghiệp dẫn đến đau thắt lưng hay không còn 
cần nghiên cứu và làm rõ thêm để trên cơ sở đó xác 
định bệnh nghề nghiệp hay không nghề nghiệp cho 
công nhân.. Biến chứng chèn ép thần kinh chiếm 
6,15%, có 64,1% các trường hợp thay đổi độ cong sinh 
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lý cột sống như mất độ cong, giảm độ cong hoặc ưỡn 
trước quá mức, 2,56% các trường hợp bị teo cơ, nếu 
không có chế độ làm việc, sinh hoạt và phòng bệnh 
hợp lý thì mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ 
ngày càng tăng.. 

KẾT LUẬN 
Tỷ lệ đau thắt lưng ở công nhân nhà máy Luyện 

thép Lưu xá thuộc công ty Gang thép Thái Nguyên cao 
chiếm: 31,71%, có 87,18% đau thắt lưng mạn tính, 
6,15% chèn ép thần kinh, 64,1% thay đổi độ cong sinh 
lý cột sống, 2,56% các trường hợp bị teo cơ. 
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nHậN xét nguyên nhân và ĐặC ĐIỂM CỦA KHỚP CẮN NGƯỢC vùng CỬA do răng 

 

QUÁCH THỊ THUý LAN, MAI ĐÌNH HƯNG 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Lệch lạc răng hàm không chỉ ảnh hưởng đến chức 

năng và thẩm mỹ mà còn dễ tạo điều kiện cho các 
bệnh răng miệng khác phát triển. 

Tỷ lệ lệch lạc răng hàm của người Việt Nam khá 
cao. Theo điều tra của Nguyễn Văn Cát và cộng tác 
viên tại viện Răng hàm mặt Hà Nội 1984 – 1985, 90% 
học sinh ở một số trường trung học cơ sở Hà Nội có 
lệch lạc răng ít hay nhiều. Khớp cắn ngược của một 
răng hoặc nhiều răng cửa chứng tỏ sự bất cân xứng ở 
vùng phía trước.Việc hiểu rõ đặc điểm lâm sàng và 
nguyên nhân gây lệch lạc khớp cắn sẽ giúp cho các 
bác sỹ chỉnh nha đưa ra kế hoạch điều trị đúng và lựa 
chọn đúng thời điểm điều trị.Vì vậy chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu với mục tiêu: Nhận xét nguyên nhân và đặc 
điểm lâm sàng, trên fim Cefalometrie của khớp cắn 
ngược vùng cửa do răng. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
1. Đối tượng nghiên cứu: 
Tất cả các bệnh nhân có khớp cắn ngược vùng cửa 

đến khám tại khoa chỉnh hình răng miệng tại viện răng 
hàm mặt Hà Nội từ tháng 10/2002 đến tháng 10/2003, 
lựa chọn 30 bệnh nhân khám và điều trị tại khoa. 

 - Chỉ định: tuổi 8-20, trẻ có khớp cắn ngược vùng 
răng cửa có tương quan xương là loại I. 

- Chống chỉ định: 
+ Bệnh nhân có rối loạn tâm thần. 
+ Bệnh nhân không hợp tác. 
+ Bệnh nhân có dị tật bẩm sinh 
- Thời gian nghiên cứu: một năm. 
2. Phương pháp nghiên cứu: 
Là phương pháp nghiên cứu mô tả. 
Khám,chẩn đoán: 
Khám: sử dụng các dụng cụ khám nha khoa: 

gương, gắp, thám châm… 
 Mặt: 
- Xác định kiểu mặt nghiêng bình thường hay lõm. 
- Tầng mặt dưới. 
- Tương quan môi trên và môi dưới ở tư thế nghỉ. 
- Góc xương hàm dưới. 
 Trong miệng: 

- Tình trạng răng: 
+ Răng xoay, răng ngầm, thừa. 
+ Các răng đang mọc. 
+ Mòn mặt răng. 
- Tình trạng mô nha chu: lợi viêm, túi lợi tiêu xương 

mặt ngoài. 
- Tương quan răng cửa trên và răng cửa dưới. 
- Khớp cắn: tương quan răng 6. 
 Chẩn đoán sơ bộ lâm sàng bệnh nhân. 
Chọn thìa lấy khuôn, lấy dấu răng bằng Alginat. 
Đổ mẫu thạch cao: một mẫu lưu và một mẫu để 

làm hàm. 
Phân tích mẫu: 
 Tương quan răng 6 hàm trên và hàm dưới. 
 Hình dáng cung răng hàm trên và hàm dưới. 
 Độ cân xứng của cung răng. 
 Tương quan răng cửa trên và răng cửa dưới. 
 Xác định tương quan kích thước giữa răng và 

cung hàm 
 Tình trạng các răng trên cung hàm: răng thiếu 

chỗ, răng nghiêng, răng xoay, răng thừa, răng lạc chỗ. 
 Mòn mặt ngoài răng cửa trên. 
Chụp phim: 
 Panorama: Đánh gi :̧ 
- Tình trạng mô nha chu. 
- Răng thừa ngầm. 
- Tình trạng răng, mầm răng. 
 Cefalometrie: phân tích fim nhằm xác định các 

góc: 
- SNA, SNB, MM 
- I - Pal, I - MP 
- N – S – Gn 
- Go 
Chụp 2 kiểu ảnh bệnh nhân thẳng, nghiêng. 
3. Xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê 
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  
1. Các nguyên nhân gây khớp cắn ngược vùng 

cửa. 
 Do xương Do răng Tổng 


